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Kiểm tra-đánh giá ngày càng có vai trò 
đặc biệt quan trọng trong dạy và học tiếng 
nước ngoài. Song không phải tất cả những 
người dạy ngoại ngữ đều nắm chắc được lý 
thuyết cũng như kỹ thuật kiểm tra-đánh 
giá, nhất là thiết kế và xây dựng một trắc 
nghiệm. Thực tế cho thấy rằng, phần lớn 
giáo viên ngoại ngữ kể cả giảng viên đại 
học thiết kế và xây dựng một trắc nghiệm 
chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm, thậm chí 
còn “lúng túng” khi được giao nhiệm vụ ra 
một đề thi hay đề kiểm tra. Hậu quả là 
đánh giá việc dạy và học thiếu chính xác 
và ảnh hưởng ít nhiều không tốt đến kết 
quả đào tạo. Trong khuôn khổ bài viết này, 
chúng tôi muốn đề cập sâu hơn, cụ thể hơn 
những nguyên tắc, những kỹ thuật liên 
quan đến đánh giá một kỹ năng cụ thể. 
Chúng tôi sẽ trình bày một cách cụ thể 
nguyên tắc và các bước tiến hành xây dựng 
một công cụ kiểm tra-đánh giá một kỹ 
năng nghe hiểu, chính xác hơn là một trắc 
nghiệm dùng để đo năng lực hiểu một 
văn bản nghe bằng tiếng nước ngoài của 
người học. 

Trước hết chúng ta cần phân biệt sự 
khác nhau giữa đo “mesure” trắc nghiệm 
“test” và đánh giá (evaluation). 

Những thuật ngữ trên thường được sử 
dụng một cách đồng nghĩa. Thực vậy trong 
thực tế nó đều ám chỉ đến một hoạt động 
giống nhau. Ví dụ khi người ta muốn đánh 
giá kỹ năng ngôn ngữ hay kỹ năng giao 
tiếp của một người học, người ta thường 
căn điểm số mà người học nhận được từ 
một trắc nghiệm. Việc chỉ chú ý vào sự 
giống nhau bề ngoài của các thuật ngữ này 
có thể làm mất đi những đặc tính riêng 

biệt của chúng, những đặc tính cho phép 
phân biệt giữa chúng với nhau. Tuy nhiên, 
việc phân biệt chúng có ý nghĩa lớn trong 
việc phát triển và sử dụng các trắc 
nghiệm ngôn ngữ. 

Đo “mesure” trong lĩnh vực khoa học xã 
hội và nhân văn là quá trình định lượng 
con người hay cá nhân theo các biện pháp 
và các qui tắc tường minh rõ ràng. Định 
nghĩa này bao hàm ba nét khác nhau: định 
lượng, các đặc tính và các thủ pháp 
tường minh. 

Trắc nghiệm theo Carrolle (1968: 46) 
được định nghĩa như sau:  

“Một trắc nghiệm trong lĩnh vực tâm 
lý hay trong lĩnh vực giáo dục là một biện 
pháp được điều chỉnh sao cho tạo nên một 
phản ứng nào đó và từ các ứng xử này 
người ta có thể suy diễn về một số đặc tính 
của một người hay một cá nhân”(1)  

Từ định nghĩa này, người ta có thể hiểu 
rằng trắc nghiệm là một công cụ đo được 
thiết kế và xây dựng nhằm tạo ra tập tính 
của một cá nhân. Với tư cách là một loại 
hình đo, trắc nghiệm định lượng cần 
thiết các đặc tính của con người theo các 
biện pháp tường minh. Điều này phân biệt 
một trắc nghiệm với các loại hình đo khác 
ở chỗ nó được thiết kế để thu nhận một tập 
hợp đặc biệt các phản ứng. Các trắc 
nghiệm ngôn ngữ cung cấp cho ta các 
phương tiện để tập trung vào các kỹ năng 
ngôn ngữ hay các kỹ năng giao tiếp mà 
chúng ta quan tâm. Các trắc nghiệm 
ngôn ngữ có thể được đánh giá là các công 
cụ tốt nhất bảo đảm rằng mẫu ngôn ngữ 
(échantillon) đủ cho phép đo dự kiến ngay 



 

 

cả người ta muốn quan tâm đến các kỹ 
năng chung hay tổng quát. Thực tế, không 
ít người quan niệm rằng trắc nghiệm 
đồng nghĩa với trắc nghiệm khách quan. 
Thực chất, trắc nghiệm được phân làm hai 
loại: trắc nghiệm khách quan và trắc 
nghiệm tự luận, người ta cũng gọi là: trắc 
nghiệm chấm khách quan và trắc nghiệm 
chấm chủ quan, vì cũng không có trắc 
nghiệm nào là khách quan tuyệt đối cả. 
Mỗi một loại hình có chức năng và nhiệm 
vụ riêng, ví dụ trắc nghiệm khách quan 
thường hay dùng để kiểm tra-đánh giá kỹ 
năng hiểu hơn là dùng để đánh giá kỹ 
năng sản sinh. 

Trong khi mà đo thường dựa trên quan 
sát phản ứng trong môi trường tự nhiên về 
một thời kỳ nào đó như là cho điểm của 
người thầy, những quan sát như vậy có thể 
không chứa các mẫu biểu hiện các kỹ năng 
hay phẩm chất đặc thù. 

Đánh giá có thể được định nghĩa như 
là tìm kiếm, thu thập một cách hệ thống 
các thông tin để ra quyết định (Weiss 
1972) xác suất ra một quyết định đúng 
trong các tình huống không chỉ tuỳ thuộc 
vào người ra quyết định mà còn tuỳ thuộc 
vào chất lượng thông tin làm cơ sở cho việc 
ra quyết định đó. Mọi con cò đều trắng, 
song thông tin càng tin cậy, càng chính xác 
và càng xác đáng, xác suất ra các quyết 
định đúng càng cao. Chính vì vậy, đánh giá 
không phải nhất thiết lúc nào cũng đòi hỏi 
phải làm trắc nghiệm. Tương tự, bản 
thân trắc nghiệm không mang tính đánh 
giá. Các loại trắc nghiệm thường được sử 
dụng với mục đích sư phạm hay như một 
phương tiện để động viên khích lệ học sinh, 
sinh viên học, hay cũng như phương tiện 
để xem lại nội dung, phương pháp dạy, 
trong trường hợp này ra quyết định không 

dựa trên kết quả của trắc nghiệm. Người 
ta cũng dùng trắc nghiệm với mục đích 
miêu tả. Chỉ khi trắc nghiệm được sử 
dụng làm cơ sở để ra các quyết định mà 
người ta nói đánh giá. Người ta thường 
phân biệt ba loại đánh giá chủ yếu: đánh 
giá tổng kết, (evaluation sommative)-
thường được thực hiện sau một quá trình 
đào tạo, như kết thúc một học phần hay 
kết thúc một môn học và có chức năng 
phân loại, xác nhận trình độ của người học 
hay thí sinh, đánh giá điều chỉnh quá 
trình đào tạo (evaluation formative) 
thường được thực hiện trong quá trình đào 
tạo và có chức năng điều chỉnh việc dạy và 
học, đánh giá chẩn đoán (evaluation 
pronostique) thường được thực hiện trước 
quá trình đào tạo và có chức năng phát 
hiện và nhận biết các mặt mạnh và yếu 
của người học từ đó cho phép tổ chức và 
sắp xếp việc dạy và học hiệu quả hơn.  

Nói về các đặc tính chủ yếu của đánh 

giá, người ta không thể không nói đến hai 
đặc tính quan trọng của trắc nghiệm là 

độ tin cậy và tính giá trị. Đây là hai đặc 

tính quan trọng nhất của khi thiết kế và 
xây dựng một trắc nghiệm. Độ tin cậy cho 

phép đo chính xác các kết quả của trắc 
nghiệm và kết quả của trắc nghiệm được 

gọi là có độ tin cậy là kết quả không có sai 
về đo. Độ tin cậy có quan hệ mật thiết với 

đo. Trong bất cứ hoàn cảnh trắc nghiệm 

nào, cũng có sai về đo. Do vậy, quan tâm 
đầu tiên đến độ tin cậy của trắc nghiệm 

là phải nhận ra trước hết các nguồn sai và 

sau đó sử dụng các biện pháp để đánh giá 

ảnh hưởng của các nguồn sai này. 

Tính giá trị là chất lượng quan trọng 
nhất của trắc nghiệm và sử dụng trắc 
nghiệm. Nó cho phép chúng ta xác định sử 
dụng trắc nghiệm khi nào và như thế nào 



 

 

và kết quả của có thích hợp và có ích lợi 
không. Trong mọi trường hợp, hai đặc tính 
đặc biệt quan trọng trên đây cho phép 
chúng ta quyết định có sử dụng trắc 
nghiệm hay không. Tự nó, trắc nghiệm 
sẽ không có giá trị nếu thiếu một trong hai 
đặc tính này. Độ tin cậy bảo đảm chất 
lượng của một trắc nghiệm còn tính giá 
trị bảo đảm một trắc nghiệm có sử dụng 
hay không.  

Nhìn chung, quá trình làm trắc nghiệm 
trong dạy và học ngoại ngữ gồm 7 bước: 

- Bước 1: Xác định mục đích của trắc 
nghiệm, 

- Bước 2: Kế hoạch hoá trắc nghiệm, 

- Bước 3: Lựa chọn các tiểu mục và 
nhiệm vụ, 

- Bước 4: Tiến hành trắc nghiệm. 

- Bước 5: Chấm và cho điểm. 

- Bước 6: Phân tích tiểu mục của trắc 
nghiệm và nhiệm vụ của từng tiểu mục 
của trắc nghiệm. 

- Bước 7: Tổng kết kết quả của trắc 
nghiệm. 

Về đánh giá nghe hiểu cũng tuân theo 
bảy bước này, cụ thể như sau: 

Bước 1: Xác định mục đích của trắc 
nghiệm 

Nhìn chung, trong đánh giá nghe hiểu, 
mục đích của trắc nghiệm là kiểm tra 
năng lực, trình độ hiểu văn bản nghe thực. 
Tuy nhiên trắc nghiệm cũng có thể nhằm 
vào đánh giá quá trình có nghĩa là các kỹ 
năng, các chiến lược mà người nghe sử 
dụng để hiểu văn bản nghe hoặc hiểu văn 
bản như một sản phẩm có nghĩa là kết quả 
hiểu văn bản mà không cần biết tiến trình, 
phương pháp, kỹ năng, chiến lược sử dụng 
để hiểu. 

Bước 2: Kế hoạch hoá trắc nghiệm, 

Kế hoạch hoá một trắc nghiệm nói 
chung, kỹ năng nghe hiểu nói riêng là 

khâu cực kỳ quan trọng cho phép xây dựng 
một trắc nghiệm chuẩn, chất lượng. Sau 
khi xác định mục tiêu, mục đích của kiểm 
tra-đánh giá, phải xác định nội dung cần 
đánh giá, thông qua việc xây dựng ma trận 
đê. Nhìn chung, chính ở giai đoạn này mà 
người ta quyết định xem trắc nghiệm sẽ 
nhằm đánh giá cấp độ hiểu nào: hiểu khái 
quát, hiểu sâu hay chỉ là nhận biết các loại 
hình văn bản, vv… Người ta thường dựa 
vào phân loại kiến thức, năng lực của 
Bloom để thiết kế, xây dựng trắc nghiệm, 
để đánh giá. Đối với đánh giá kỹ năng 
nghe hiểu, điều quan trọng là phải nhớ lại 
người ta nghe như thế nào trong các hoàn 
cảnh giao tiếp hàng ngày. Nhìn chung, 
người ta biết rằng cái mà người ta sẽ nghe 
và nghe vì mục đích gì. Vậy thích hợp nhất 
là khi kế hoạch hoá trắc nghiệm phải 
nghĩ đến các phương tiện gì cần sử dụng để 
chuẩn bị cho người học nghe văn bản.  

Bước 3: Lựa chọn các tiểu mục (Item) 
và nhiệm vụ 

Pha 1: Lựa chọn “ngữ liệu” 

Trong giai đoạn lựa chọn ngữ liệu sử 
dụng để đánh giá, người ta cố gắng lựa 
chọn ngữ liệu thực nhất có thể sao cho nó 
phản ánh được các đặc tính của ngôn ngữ 
nói. Có nghĩa là ngôn ngữ được nói với một 
nhịp độ bình thường, tự nhiên với âm điệu, 
ngữ điệu bình thường. Ngữ liệu được lựa 
chọn thường lấy từ những buổi thời sự, ca 
nhạc, trò chơi ở đài phát thanh hay đài 
truyền hình của các nước bản ngữ, các buổi 
hội thảo, nói chuyện do người bản ngữ 
trình bày. Tuy nhiên người ta cũng có thể 
sử dụng các tài liệu ghi chất lượng để 
không gây nhiều khó khăn cho người nghe 
và cũng không giảm tính hiệu quả của 
trắc nghiệm. Người ta cũng có thể ghi đi 
ghi lại nhiều lần sao cho đạt được chất 



 

 

lượng như mong muốn. Nếu như các tài 
liệu ghi với mục đích duy nhất là cho các 
trắc nghiệm, thì cẩn thận làm cho nó có 
thể tự nhiên nhất có thể. Thí dụ, ngôn ngữ 
nói thường được đặc trưng là hay có nói đi 
nói lại thì phải giữ nguyên mà không nên 
bỏ đi.  

Độ dài của tài liệu nghe cũng cần được 
tính đến và tuỳ theo mục đích của trắc 
nghiệm. 

Pha 2: Chuẩn bị nhiệm vụ kiểm tra - 
đánh giá 

Nhiệm vụ đánh giá tương ứng với cái 
mà người học hay thí sinh phải thực hiện. 
Nhiệm vụ cũng phải xác định cái mà người 
học hay học sinh phải thực hiện để đạt 
được mục tiêu của mình. 

Soạn thảo các tiểu mục  

Điều đầu tiên phải làm là tiến hành 

nghe ngữ liệu đã được chọn bằng cách ghi 

lại. Ví dụ, người ta sẽ nghe một trích đoạn 

của một hội thảo hay trình bày chuyên đề 

bằng cách ghi chép để sau đó viết cái mà 

người học hoặc thí sinh sẽ phải và có khả 

năng trả lời các câu hỏi, tức là hiểu được 

văn bản. Tiếp theo người ta tiến hành các 

item nhằm kiểm tra xem người học hoặc 

thí sinh có thể hiểu được cái mà họ phải có 

khả năng hiểu từ văn bản nghe. Thủ pháp 

này cũng sẽ có thể sử dụng đối với các văn 

bản nghe ngắn hơn. Điều quan trọng là 

phải giữ lại các tiểu mục đủ cách biệt riêng 

rẽ giữa tiểu mục này với tiểu mục khác để 

sao cho thí sinh có may mắn được đánh giá 

đối với từng tiểu mục. Các tiểu mục phải sử 

dụng tất cả các từ-chìa khoá xuất hiện 

đồng thời trong các tiểu mục và trong văn 

bản nghe. Ví dụ, một tiểu mục có thể đòi 

hỏi thí sinh điểm quan trọng thứ hai mà 

một giáo sư nhấn mạnh trong báo cáo của 

mình tại một hội thảo và thí sinh sẽ nghe 

thấy “Điểm quan trọng thứ hai mà tôi 
muốn nhấn mạnh...”. Câu hỏi không nhất 

thiết và không nên giống hoàn toàn như 

thông tin chứa trong văn bản nghe, nhưng 

các thông tin chứa trong văn bản nghe 

phải đủ cho phép thí sinh trả lời được câu 

hỏi đó. 

ý đồ nghe và các câu hỏi có thể được 
biên soạn bằng tiếng mẹ đẻ của thí sinh. 
Thậm chí thí sinh cũng có thể sử dụng 
tiếng mẹ đẻ của mình để trả lời các câu hỏi 
(Bolton, 1987). Các nhà thiết kế và xây 
dựng đề thi và bài kiểm tra phải dự đoán 
được thời gian mà thí sinh cần để trả lời 
các câu hỏi. 

Việc soạn các tiểu mục có ý nghĩa rất 

quan trọng vì nó góp phần quyết định chất 

lượng của một trắc nghiệm. Chính các tiểu 

mục cho phép đánh giá tính phân loại 

(niveau de discrimination), độ khó của trắc 

nghiệm. 

Dưới đây là một số dạng câu hỏi hay kỹ 
thuật đặt câu hỏi: 

- Câu hỏi đúng-sai-không biết hoặc 
không thể trả lời được (Vrai-Faux-
Impossible) 

Trước đây người ta chỉ dùng kỹ thuật 
loại “Đúng/Sai” song do nhược điểm của 
loại kỹ thuật này là thí sinh có thể trả lời 
đúng với xác suất 50% mà không cần nghe 
văn bản. Ngày nay người ta phải thêm vào 
“?” hoặc “Không thể trả lời được” để giảm 
sắc xuất trả lời đúng một cách ngẫu nhiên. 
Loại kỹ thuật này thường đòi hỏi thí sinh 
khẳng định hoặc bác bỏ thông tin chứa 
trong câu hỏi và thường kèm theo “?” hoặc 
“không biết”, có nghĩa là thông tin chứa 
trong đoạn văn nghe không cho phép thí 



 

 

sinh thể khẳng định hoặc bác bỏ câu hỏi. 
Ngoài ra, ưu diểm của loại kỹ thuật này có 
thể giúp cho người dạy bổ sung điều chỉnh 
nội dung giảng dạy. 

- Câu hỏi nhiều sự lựa chọn (Questions 
µ choix multiples) 

Đây là loại câu hỏi có nhiều lựa chọn, 
có nghĩa là thí sinh phải chọn một câu trả 
lời trong một số câu trả lời gợi ý mà trong 
các câu trả lời gợi ý nay chỉ có một câu 
đúng hoặc đúng hơn cả. Khó khăn ở đây là 
các câu hỏi và các câu trả lời gợi ý cũng sẽ 
đòi hỏi thí sinh phải hiểu ngoài việc phải 
hiểu văn bản đọc. Các câu hỏi có thể không 
phản ánh hiểu văn bản. Vả lại, khi mà thí 
sinh trả lời sai sẽ khó có thể biết được lý do 
thí sinh không hiểu văn bản hay thí sinh 
không hiểu câu hỏi. Loại kỹ thuật này cho 
phép đo kiểm tra sản phẩm hơn là quá trình. 
Phương pháp cho điểm khách quan, bởi vì 
người chấm không phải đánh giá gì thêm.  

- Câu hỏi với câu trả lời ngắn 
(Questions µ rÐponse brÌve) 

Trong đánh giá nghe hiểu, sẽ là lý 
tưởng nếu các tiểu mục ngắn tức là câu trả 
lời ngắn. Điều này sẽ giúp thí sinh chỉ phải 
viết ít nhất có thể. 

- Chuyển giao thông tin (Transfert 
d’information) 

Kỹ thuật này rất có ích trong đánh giá 
nghe hiểu như trong đánh giá đọc hiểu bởi 
vì để trả lời các câu hỏi thí sinh phải viết 
rất ít. Nó rất thích hợp với các hoạt động 
sau đây: nhận biết một sơ đồ hay một hình 
ảnh, điền một tờ khai hải quan chẳng hạn, 
hoặc chỉ đường theo một bản đồ có sẵn. 

- Ghi lại thông tin (Prise de notes) 

Kỹ thuật này đòi hỏi thí sinh sản sinh 
lại các thông tin mà họ đã nghe được ở một 
buổi phát thanh truyền hình, một buổi hội 

thảo hay một tài liệu nghe của một trắc 
nghiệm.   

Bước 4: Thực hiện trắc nghiệm 
(administrer le test) 

Giống như các trắc nghiệm hiểu, điều 
quan trọng là phải cung cấp cho người học 
hoặc thí sinh thông tin ngữ cảnh mà họ 
cần để tiếp cận văn bản nghe. Cũng sẽ là 
quan trọng là phải bảo đảm cho họ hiểu rõ 
nhiệm vụ mà họ phải làm, tức là hiểu rõ 
câu hỏi và bảo đảm cho họ có đủ thời gian 
để trả lời các câu hỏi đó. Tuỳ theo trình độ 
mà người ta sẽ quyết định các câu hỏi hay 
yêu cầu thi bằng tiếng nước ngoài hay 
tiếng mẹ đẻ của người học hay thí sinh.   

Bước 5: Chấm và cho điểm  

Đánh giá năng lực nghe hiểu cũng như 
năng lực đọc hiểu, các lỗi ngữ pháp, chính 
tả không tính, có nghĩa là người ta không 
cho trừ điểm các lỗi này. Người ta chỉ quan 
tâm đến câu trả lời đúng về phương diện 
ngữ nghĩa, tức là quan tâm đến thông tin, 
nghĩa của thông tin. Đối với câu hỏi dạng 
“Đúng/Sai, nếu đòi hỏi phải chứng minh, 
thì cho thêm điểm. 

Bước 6: Phân tích các tiểu mục của trắc 
nghiệm và các nhiệm vụ 

Nhất thiết phải phân tích độ khó của 
trắc nghiệm. Độ khó của trắc nghiệm 
tương ứng với độ dễ hay độ khó của các 
tiểu mục. Điều này sẽ cho phép sử dụng 
loại tiểu mục nào thì thích hợp. Ví dụ, nếu 
quá nhiều thí sinh gặp khó khăn với trắc 
nghiệm điền chỗ trống (Test de closure) có 
thể ta sẽ dùng loại “bảy từ gạch một từ” 
thay vì “5 từ gạch một từ”, vv… Độ khó 
của trắc nghiệm được tính theo công thức: 
độ khó = số học sinh làm đúng các tiểu mục 
chia cho tổng số học sinh trả lời các tiểu 
mục. Độ khó càng cao thì tiểu mục càng dễ.  



 

 

Ví dụ trong một trắc nghiệm đã cho, 10 
trên tổng số 20 học sinh trả lời đúng câu 
hỏi hay xử lý đúng một tiểu mục nào đó, độ 
khó sẽ là 10/20 = 0,50 - độ khó trung bình, 
tiểu mục khó vừa phải;  

Trong một trắc nghiệm khác, 10 trên 
tổng số 100 học sinh trả lời đúng một câu 
hỏi hay xử lý đúng một tiểu mục nào đó, độ 
khó sẽ là 10/100 = 0,1 - độ khó nhỏ, tiểu 
mục rất khó; 

Hoặc trong một trắc nghiệm khác nữa, 
50 trên tổng số 50 học sinh trả lời đúng 
một câu hỏi hay xử lý đúng một tiểu mục 
nào đó, độ khó sẽ là 50/50 = 1 - độ khó quá 
lớn, tiểu mục quá khó. 

Người ta vẫn có thể giữ lại một trắc 

nghiệm mà độ khó rất nhỏ, tức là độ khó 

của trắc nghiệm rất lớn tuỳ theo mục đích 

của đánh giá. Về mặt lý thuyết, độ khó của 

tiểu mục được phép dao động từ 0,4 đến 0,7. 

Mặt khác cũng tuỳ thuộc vào mục tiêu 
của đánh giá: đánh giá tiêu chí hay đánh 
giá chuẩn. Chính vì vậy ta phải loại bỏ và 
thay thế các tiểu mục “kém chất lượng”, 
phải xem lại nhiệm vụ của thí sinh căn cứ 
vào mục tiêu dạy hay mục tiêu đánh giá. 
Thậm chí có thể thay thế cả văn bản nghe 
nếu thấy cần thiết. 

Về độ phân loại của trắc nghiệm, đây là 
một đặc tính rất quan trọng của một trắc 
nghiệm. Độ phân loại lý tưởng của một 
trắc nghiệm là 1. Tuy nhiên trong thực tế 
ít khi đạt được độ phân loại này (về công 
thức tính độ phân loại tương đối phức tạp, 

chúng tôi sẽ trình bày trong một bài viết 
khác). Về lý thuyết, độ khó nên dao động 
từ 0,3 đến 0,8. 

Bước 7: Tổng kết, đánh giá kết quả trắc 
nghiệm  

Sẽ là rất quan trọng và cần thiết xem 
lại các trắc nghiệm đã sử dụng, tìm ra được 
mặt mạnh, mặt yếu của nó giúp cho việc 
thiết kế và xây dựng các trắc nghiệm sau 
tốt hơn. Và sẽ là ích lợi khi sử dụng lại các 
trắc nghiệm đã sử dụng bằng cách thay đổi 
ít nhiều cho phù hợp, hơn thế nữa, sau 
một, hai năm trắc nghiệm đã được sử dụng 
đưa ra sử dụng lại vẫn bảo đảm độ tin cậy 
và giá trị của nó, vì người học, thí sinh 
không phải là các học sinh, thí sinh trước nữa. 

Trên đây, chúng tôi vừa trình bày một 
số vấn đề mang tính lý luận và các bước 
tiến hành cụ thể khi xây dựng các công cụ 
kiểm tra-đánh giá, cụ thể là các nguyên 
tắc, các kỹ thuật và các bước tiến hành 
thiết kế một trắc nghiệm đánh giá kỹ năng 
nghe hiểu. Để xây dựng các trắc nghiệm có 
chất lượng, đòi hỏi các tác giả soạn thảo đề 
thi hay kiểm tra, giáo viên phải nắm chắc 
lý luận kiểm tra-đánh giá đặc biệt là nắm 
vững các nguyên tắc và kỹ thuật thiết kế, 
xây dựng các loại hình trắc nghiệm khác 
nhau, soạn thảo các loại tiểu mục khác 
nhau. Trong các bài viết tiếp, chúng tôi sẽ 
cố gắng trình bày các nguyên tắc, các kỹ 
thuật và các bước tiến hành thiết kế và xây 
dựng các trắc nghiệm đánh giá các kỹ năng 
đọc hiểu, diễn đạt nói, diễn đạt viết, vv…   
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